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GIỚI THIỆU

Lạc nội mạc tử cung (LNMTC) là sự hiện diện của mô 

nội mạc có chức năng nằm bên ngoài tử cung. Nội 

mạc lạc chỗ chịu sự chi phối của hormone theo chu 

kỳ kinh giống như nội mạc tử cung. Điều này khiến 

cho bệnh nhân bị xuất huyết theo chu kỳ kinh, hình 

thành nang lạc nội mạc, tràn máu ổ bụng, tiểu máu, đi 

cầu ra máu, tràn máu hoặc tràn khí màng phổi, ho ra 

máu, xuất huyết dưới nhện... tùy thuộc vào vị trí của 

nội mạc lạc chỗ.

Về mặt thuật ngữ, trước đây người ta chia LNMTC 

thành LNMTC trong tử cung (endometriosis interna) và 

LNMTC ngoài tử cung (endometriosis externa). LNMTC 

trong tử cung là tình trạng lạc nội mạc trong cơ tử cung, 

ngày nay thuật ngữ này đã được thay thế bằng từ bệnh 

cơ tuyến hay lạc tuyến trong cơ (adenomyosis). LNMTC 
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Lạc nội mạc tử cung (endometriosis) là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở những năm đầu tiên trong giai 

đoạn sinh sản của người phụ nữ. Bệnh được định nghĩa do nội mạc tử cung có chức năng nằm ở những 

vị trí bên ngoài tử cung. Trong khi đó, lạc tuyến trong cơ tử cung (adenomyosis) là bệnh lành tính của 

tử cung, được mô tả là sự xâm lấn lành tính của nội mạc vào cơ tử cung và phì đại cơ trơn lân cận. Triệu 

chứng lâm sàng không đặc hiệu, thường gặp là đau bụng kinh, rong kinh, vô sinh, khối u phần phụ và 

xuất huyết âm đạo bất thường nhưng không được chẩn đoán rõ ràng. Ngày nay, chẩn đoán hình ảnh giữ 

vai trò quan trọng vì cho phép chẩn đoán tiền phẫu chính xác nhằm tránh được các thủ thuật xâm lấn 

cho người bệnh. Trong các kỹ thuật hình ảnh, MRI (cộng hưởng từ) là phương pháp không xâm lấn và 

có độ chính xác cao để chẩn đoán lạc nội mạc tử cung và lạc tuyến trong cơ, phân biệt chúng với các 

bệnh lý phụ khoa khác, từ đó có thể lên kế hoạch thích hợp cho việc điều trị.
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ngoài tử cung là tình trạng lạc nội mạc ở những vị trí 

khác, ngày nay thuật ngữ này được dùng đơn giản là 

LNMTC (endometriosis). 

Về mặt chẩn đoán, nội soi được xem là tiêu chuẩn 

vàng để chẩn đoán LNMTC khi hiện diện các nốt đen 

hoặc xanh nâu do xuất huyết tái đi tái lại và lắng đọng 

hemosiderine trên bề mặt phúc mạc của các cấu trúc 

quanh tử cung. Tuy nhiên vai trò của nội soi có thể bị 

giới hạn do tình trạng dính ở vùng chậu hoặc những tổn 

thương nằm ở các khoang dưới phúc mạc. Các kỹ thuật 

chẩn đoán hình ảnh hiện nay, đặc biệt là cộng hưởng từ 

(CHT), đã có thể chẩn đoán tiền phẫu chính xác nhằm 

tránh những thủ thuật xâm lấn không cần thiết cho 

bệnh nhân. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chủ 

yếu mô tả hình ảnh MRI (cộng hưởng từ) của LNMTC 

ở vùng chậu và lạc tuyến trong cơ tử cung (LTTCTC).

LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG 
VÙNG CHẬU 

Vị trí

Lạc nội mạc tử cung thường gặp ở buồng trứng và phúc 

mạc vùng chậu.

Hình ảnh cộng hưởng từ

CHT là kỹ thuật không xâm lấn, có độ phân giải mô mềm 

cao, khảo sát toàn bộ vùng chậu trên nhiều mặt phẳng, 

cho phép nhận diện rõ cấu trúc giải phẫu vùng chậu. Kỹ 

thuật này dễ dàng nhận diện được những tổn thương có 

tín hiệu xuất huyết, do đó có thể mô tả đầy đủ các đặc 

điểm của nang lạc nội mạc ở buồng trứng cũng như đánh 

giá được sự sắp xếp của các nốt lạc nội mạc sâu. Ngoài 

ra, CHT còn có thể đánh giá mức độ dính ở vùng chậu và 

sự liên quan của tổn thương với niệu quản, để giúp đánh 

giá một cách toàn diện trước khi phẫu thuật. Các chuỗi 

xung được đề nghị khi chụp CHT chẩn đoán LNMTC: 

    Axial, Coronal, Sagittal T2W 

    Axial T1W

    Axial, Sagittal T1W xóa mỡ

Hình ảnh CHT lệ thuộc vào thành phần của tổn thương lạc 

nội mạc. Thành phần của tổn thương lạc nội mạc chủ yếu 

bao gồm protein và các sản phẩm thoái hóa của máu, do 

đó các tổn thương thường có tín hiệu thấp đến cao trên 

T1W và T2W. Trong một vài trường hợp, các ổ tổn thương 

có tín hiệu cao trên T2W do sự giãn rộng của các tuyến nội 

mạc. Nếu trong tổn thương có xuất huyết, tín hiệu sẽ thay 

đổi tùy theo giai đoạn, xuất huyết cấp sẽ có tín hiệu thấp 

trên T1W, T2W; giai đoạn bán cấp sẽ có tín hiệu cao trên 

T1W, T1W xóa mỡ, thấp hoặc cao trên T2W. 

Riêng đối với endometrioma, chuỗi xung T1W xóa mỡ 

đã làm tăng giá trị của CHT trong phân biệt giữa nang 

LNMTC ở buồng trứng với những u buồng trứng có chứa 

mỡ như u quái. Hình ảnh CHT của nang LNMTC là hiện 

diện một hay nhiều khối trong buồng trứng với tín hiệu cao 

trên T1W và T1 xóa mỡ. Trên T2W có tín hiệu thay đổi từ 

thấp (còn gọi là shading) đến trung bình hoặc tín hiệu cao, 

điều này là kết quả của nồng độ protein và sắt cao bởi xuất 

huyết nhiều lần trong nang LNMTC. Thuốc tương phản 

không giúp ích nhiều cho chẩn đoán nhưng có thể hữu ích  

trong những trường hợp nghi ngờ chuyển dạng ác tính.

Các dạng lạc nội mạc tử cung

LNMTC chủ yếu có 3 dạng: lạc nội mạc nông (superficial 

endometrial implants), nang lạc nội mạc ở buồng trứng 

Hình 1. Các vị trí thường gặp của lạc nội mạc vùng 
chậu: tổn thường hình tròn màu đen chỉ nang lạc nội 
mạc ở buồng trứng (P); các tổn thương có đường 
bờ bất thường chỉ lạc nội mạc thâm nhiễm sâu
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(ovarian endometrioma) và lạc nội mạc thâm nhiễm sâu 

(deep infiltrating endometriosis).

Nang lạc nội mạc buồng trứng (Hình 2)

Lạc nội mạc nông

Còn được gọi là hội chứng Sampson, là sự hiện diện các 

mảng nằm nông rải rác trên bề mặt phúc mạc, buồng 

trứng và dây chằng tử cung. Cả siêu âm (SA) ngả âm 

đạo lẫn CHT đều không nhạy để tầm soát dạng tổn 

thương này. Những bệnh nhân này ít khi có triệu chứng 

và ít có thay đổi cấu trúc vùng chậu. Trên CHT, những 

tổn thương này thường không thấy vì chúng rất nhỏ. 

Chỉ có thể xác định được tổn thương khi chúng có kích 

thước >5mm hoặc khi bên trong có xuất huyết, tín hiệu 

cao trên T1W, thấp trên T2W (Hình 3).

Lạc nội mạc tử cung thâm nhiễm sâu

Còn gọi là hội chứng Cullen, được định nghĩa là những 

mảnh mô nội mạc xuyên vào khoang sau phúc mạc 

hoặc thành của các cơ quan vùng chậu với độ xuyên 

sâu ít nhất là 5mm. Triệu chứng lâm sàng thường nặng, 

liên quan đến độ sâu do sự xâm lấn của nội mạc lạc 

chỗ. CHT được dùng để chẩn đoán và đánh giá mức độ 

xâm lấn của tổn thương.

Dạng này ở vùng chậu thường xảy ra ở túi cùng 

Douglas gây dính và tạo sàn phúc mạc giả bên trên 

nên thường dễ bị bỏ sót khi nội soi ổ bụng và một 

phần do dính của thành trước trực tràng. Hiện tượng 

này cũng có thể làm đánh giá không chính xác các 

tổn thương ở ngoài phúc mạc như LNMTC ở vách trực 

tràng-âm đạo có thể nhầm với vòm âm đạo sau. Các 

vấn đề này có thể nhận biết tốt trên hình CHT bởi độ 

phân giải mô mềm cao, phân biệt rõ các cấu trúc giải 

phẫu vùng chậu.

BỆNH CƠ TUYẾN HAY LẠC 
TUYẾN TRONG CƠ TỬ CUNG

CHT cũng là kỹ thuật không xâm lấn có thể chẩn đoán 

LTTCTC với độ nhạy (78-88%) và độ đặc hiệu (67-93%) 

cao. Kỹ thuật này tốt hơn siêu âm ngả âm đạo không 

những trong mô tả vị trí và độ lan rộng của tổn thương 

mà còn có ích trong phân biệt LTTCTC với u xơ tử cung 

(UXTC) trong những trường hợp khó. Trên CHT, LTTCTC 

có biểu hiện dày lan tỏa hay khu trú hoặc từng đoạn của 

vùng chuyển tiếp hay vùng nối (junctional zone) của cơ tử 

cung, tạo thành vùng tín hiệu thấp giới hạn không rõ, thỉnh 

thoảng bên trong có các ổ nhỏ tín hiệu cao trên T2W. Tiêu 

chuẩn chẩn đoán trên CHT khi vùng nối dày khu trú 

Hình 2. Nang lạc nội mạc buồng trứng (P)

Sagittal T2W: LNMTC xâm lấn thành trước trực 
tràng (mũi tên đỏ) và bàng quang (mũi tên xanh) 

Hình 3. Coronal T2W và T1 FS: các nốt lạc nội 
mạc ở bề mặt buồng trứng (P)
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Endometriosis ở cùng đồ sau 
và thâm nhiễm thành trước trực tràng

Hình 4. Lạc nội mạc tử cung ở bàng quang

Hình 5. Lạc nội mạc tử cung ở dây chằng tròn hai bên, 
gần chỗ cắm vào tử cung

Hình 6. Lạc nội mạc ở sau cổ tử cung

Hình 7. Lạc nội mạc quanh cổ 
tử cung với hẹp niệu quản trái 
kèm nang lạc nội mạc buồng 
trứng trái
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Hình 8. Lạc nội mạc tử cung trong 
thành bụng

Hình 9. Vùng chuyển tiếp của 
tử cung trên T2W (mũi tên ngắn)

Hình 10. LTTCTC ở thành trước tử cung. Sagittal T1W: tử cung kích 
thước lớn, tín hiệu đồng nhất. Sagittal T2W: tổn thương tín hiệu thấp, giới 
hạn không rõ ở thành trước tử cung với vô số ổ nhỏ tín hiệu cao bên trong

Hình 11. LTTCTC ở thành trước tử cung với các ổ xuất huyết bên trong

Hình 12. U cơ tuyến trong cơ thành sau tử cung

hay lan tỏa >12mm, thường ở thành sau, không ở cổ tử 

cung, hiếm khi không tiếp xúc với vùng nối, mất ranh 

giới với nội mạc, hình dạng vô định, không tạo hiệu ứng 

khối u và ít khi gây biến đổi đường bờ nội mạc. Về mô 

học, vùng tín hiệu thấp tương ứng các cơ trơn bị phì đại 

và các ổ tín hiệu cao trên T2W tương ứng với nội mạc 

lạc chỗ và giãn thành các nang. Khi hành kinh, các nội 

mạc lạc chỗ này xuất huyết thì sẽ có tín hiệu cao trên 

T1W và T1W xóa mỡ. 

Các dạng ít gặp:

U cơ tuyến (adenomyoma): được định nghĩa là dạng 

LTTCTC khu trú, giới hạn rõ. Tổn thương thường có 

dạng khối polyp lồng vào lòng tử cung. Ít gặp hơn, 

có thể có dạng một khối trong cơ hay một khối dưới 
thanh mạc.

Nang cơ tuyến: là một biến thể cực kỳ hiếm gặp của 

LTTCTC, do xuất huyết nghiêm trọng của mô nội mạc 
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Hình 14. Nang cơ tuyến ở dưới niêm mạc thành 
sau tử cung, tín hiệu cao trên T1W, T2W 

Hình 13. Adenomyotic cyst ở dưới thanh mạc thành 
sau tử cung, tín hiệu cao trên T1W, T2W 

lạc chỗ. Tổn thương là một nang xuất huyết lớn, có 

thể toàn bộ nằm trong cơ, dưới thanh mạc hay dưới 

niêm mạc. 

KẾT LUẬN

CHT là kỹ thuật không xâm lấn để chẩn đoán LNMTC 

và LTTCTC, có thể cho biết vị trí và mức độ lan rộng 

của tổn thương, giúp đánh giá toàn diện trước khi 

phẫu thuật.
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Knowledge for Better Healthcare

HOẠT ĐỘNG

SGE mong muốn thực hiện sứ mệnh thông qua các 
hoạt động liên quan bệnh lạc nội mạc tử cung:

      cập nhật và cung cấp thông tin chuyên ngành

      huấn luyện các kỹ năng chuyên môn

      thúc đẩy và thực hiện các nghiên cứu khoa học

SỨ MỆNH

Nâng cao kiến thức và cải thiện thực hành lâm sàng 
của cán bộ y tế về bệnh học, chẩn đoán và điều trị 
lạc nội mạc tử cung. 


